thuyết minh tóm tắt


1 phần Mở đầu


Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án

Hiện nay, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ hiện có đã không còn khả năng đáp ứng được các nhu cầu ngày càng lớn, càng đa dạng về đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học- công nghệ nhằm đáp ứng việc nâng cao nội lực để xây dựng một nền kinh tế có khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế.  Điều đó dẫn đến đòi hỏi cấp thiết phải xây dựng mới những trung tâm quốc gia về đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ với mục đích đáp ứng và thúc đẩy các hoạt động này trong cả nước. 

Song song với phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình đô thị hóa cũng diễn ra với tốc độ rất nhanh. Việc giãn hay là đưa một phần các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học- công nghệ ra khỏi nội thành góp phần quan trọng trong việc giảm mật độ dân số quá cao tại khu vực Trung tâm Thủ đô. 

Theo Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998, Hà Nội đã dự kiến dành quỹ đất cho việc phát triển các trường đại học tại khu vực thuộc xã Tây Mỗ, Đại Mỗ (khu vực Tây Nam) và khu vực thuộc xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Với vị trí đã được lựa chọn, Khu Đô thị Đại học là một trung tâm quốc gia về đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ nằm ngoài nội thành Hà Nội và góp phần liên kết Thủ đô với các tỉnh lân cận về hướng Tây - Tây Nam.

Ngày 08/8/2006, tại Công văn số 1210/TTg-CN Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: " Cho phép đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học tại khu vực Tây Nam và xã Đông Ngạc, thành phố Hà Nội; trong đó bao gồm hai dự án thành phần: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học tại phía Tây Nam Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm Hà Nội."

Khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc - là một phần của khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm  đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 74/2004/QĐ- UB, ngày 18/5/2004, trong đó tiếp tục khẳng định vị trí và quy mô dự kiến dành cho việc thực hiện Dự án Khu Đô thị Đại học. 

Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại học, tỷ lệ 1/500, tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế và xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm Hà Nội, là cơ sở cho việc tiến hành triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Đại học.  

Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Đại học, tỷ lệ 1/500, tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế và xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội có mục tiêu: 

- Cụ thể hoá Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020; Qui hoạch chi tiết huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm tạo một Khu Đô thị Đại học đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; tạo quỹ đất để dãn các trường Đại học, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học, phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố.

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 1210/TTg-CN, ngày 08/8/2006 về việc cho phép đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Đại học tại khu vực xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đất với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Tiêu chuẩn chuyên ngành.

- Khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch có liên quan, đảm bảo thống nhất với cơ cấu sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong toàn khu vực.

- Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Xây dựng Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Cơ sở thiết kế quy hoạch
1.1.1 Cơ sở pháp lý 

- Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;

- Quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 của UBND Thành phố Hà Nội  phê duyệt Qui hoạch chi tiết huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000;

- Quyết định số 74/2004/QĐ- UB ngày 18/5/2004 của UBND Thành phố Hà Nội  phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm;

- Công văn số 564/CP-KG ngày 22/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Dự án xây dựng Khu Đô thị Đại học tại khu vực Tây Nam và Đông Ngạc, Hà Nội;

- Quyết định số 2411/QĐ/BGD&ĐT-KHTC ngày 6/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban quản lý dự án Khu đô thị Đại học tại khu vực Tây Nam và Đông Ngạc, Hà Nội;

- Quyết định số 2865/QĐ- BGDĐT ngày 06/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách các trường đại học, cao đẳng, các viện, học viện trong Khu đô thị Đại học tại khu vực Tây Nam và xã Đông Ngạc, Hà Nội;

- Công văn số 1210/TTg-CN, ngày 08/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Đại học tại khu vực phía Tây Nam và xã Đông Ngạc Thành phố Hà Nội;

- Công văn số 146/UB-XD ĐT, ngày 23/02/2006 của UBND huyện Từ Liêm về việc thoả thuận đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại học, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội;
- Biên bản ngày 25/5/2006 về việc thống nhất ranh giới nghiên cứu của Dự án Khu Đô thị Đại học trong Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, huyện Từ Liêm, Hà Nội giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng ( UDIC) và Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị Đại học;

- Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Đại học, tỷ lệ 1/500, tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế và xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 29/6/2007.
1.1.2 Cơ sở kỹ thuật

- Nghị định số 08/2005/NĐ - CP ngày 24/01/2005 về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 15/2005/TT - BXD ngày 19/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 21/2005/QĐ - BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định về Hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Tiêu chuẩn Thiết kế Qui hoạch đô thị (TCVN 4449 - 87);

- Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam -  TCVN 3981: 1985;

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ khu vực quy hoạch do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận ngày 07/12/2005;

- Sơ đồ giới thiệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập ngày 06/12/2005;

- Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/2000 và 1/500 do Công ty Khảo sát Đo đạc Hà Nội lập tháng 10  năm 2005;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu Đô thị Đại học (phần việc tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 11/7/2006;
- Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Đại học tỷ lệ 1/500 tại xã Đông Ngạc, ngày 16/11/2007 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội;
- Các kết quả khảo sát bổ sung hiện trạng và tài liệu tham khảo khác có liên quan.

2 Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng 

Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
2.1.1 Vị trí, ranh giới và quy mô  

1) Vị trí:
Khu đất lập quy hoạch thuộc khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, nằm tại phía Tây của tuyến đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận ba xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế và xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

2) Ranh giới và quy mô: 

Khu đất lập quy hoạch chi tiết có quy mô 526630m2, giới hạn như sau:

- Phía Bắc là tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 33m, nối đường Phạm Văn Đồng với khu công nghiệp Nam Thăng Long 

- Phía Đông là tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 25m

- Phía Nam là tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 30m, đi từ trường Đại học Mỏ Địa chất đến đường Phạm Văn Đồng

- Phía Tây là tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 30m.

Trong phạm vi lập quy hoạch, phần đất thuộc xã Đông Ngạc chiếm tỷ lệ chủ yếu, hơn 56,25%, phần còn lại thuộc hai xã Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, khu đất lập quy hoạch có diện tích 526630m2, gồm :

- Đất đường thành phố và đường khu vực có diện tích 87547m2. 

- Đất Dự án Khu Đô thị Đại học có diện tích 439083m2, thuộc các ô đất 04; 05 và 06 của khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm.

Ranh giới, quy mô khu đất lập quy hoạch theo bảng dưới đây và bản vẽ QH-01 kèm theo.

Bảng phân chia đất đai trong khu vực quy hoạch

	TT
	Loại đất
	Diện tích phân theo các xã (m2)
	Tổng cộng (m2)

	
	
	Xã Đông Ngạc
	Xã Xuân Đỉnh
	Xã Cổ Nhuế
	

	1
	Đất Dự án Khu Đô thị Đại học 
	240613
	131335
	67135
	439083

	2
	Đất đường thành phố và khu vực (theo QH chi tiết khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm)
	55610
	20729
	11208
	87547

	3
	Tổng cộng 
	296223
	152064
	78343
	526630

	4
	Tỷ lệ chiếm đất 
	56,25
	28,87
	14,88
	100,0


2.1.2 Điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu, thuỷ văn 

1) Điều kiện địa hình và địa chất công trình: 

- Địa hình khu đất quy hoạch tương đối bằng phẳng, cao độ tự nhiên trung bình tại khu vực đồng ruộng vào khoảng 6,5 đến 7,5m. Cao độ cao nhất là tuyến đường hiện trạng tại phía Bắc khu đất quy hoạch, có cao độ trung bình vào khoảng 10,5m.

- Theo tài liệu đánh giá sơ bộ, khu đất quy hoạch nằm trong khu vực thuộc đất bồi châu thổ sông Hồng, được đánh giá là thuận lợi cho xây dựng. Các số liệu thăm dò chi tiết sẽ được bổ sung khi có kết quả khoan khảo sát phục vụ cho việc thiết kế thi công các hạng mục công trình trong các ô đất.

2) Điều kiện khí hậu, thủy văn:

Khu vực quy hoạch có đặc trưng khí hậu của thành phố Hà Nội. 

Khu đất quy hoạch chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thuỷ văn sông Nhuệ. Thoát nước trong lưu vực chủ yếu là tự chảy.

3) Cảnh quan thiên nhiên:

Cảnh quan thiên nhiên chủ yếu của khu vực là cảnh quan đồng ruộng, không có gì đặc biệt. 


Hiện trạng  

2.1.3 Hiện trạng dân cư và lao động  

Trong khu vực quy hoạch có khoảng 220 hộ dân, vào khoảng 900-1000 người. Theo khảo sát sơ bộ, các hộ dân cư chủ yếu là các hộ lao động dịch vụ.
2.1.4 Hiện trạng sử dụng đất  

Hiện trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch tổng hợp trong bảng sau.
tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 
	TTT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích thuộc xã Xuân Đỉnh (m2)
	Diện tích thuộc xã Cổ Nhuế (m2)
	Diện tích thuộc xã Đông Ngạc
	Tổng cộng (m2)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	Thuộc khu vực Dự án
	Thuộc đường TP  và khu vực 
	Tổng cộng 
	Thuộc khu vực Dự án
	Thuộc đường TP  và khu vực 
	Tổng cộng 
	Thuộc khu vực Dự án
	Thuộc đường TP  và khu vực 
	Tổng cộng 
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	
	120927
	19883
	140810
	57227
	8940
	66167
	188906
	27756
	216662
	423639
	80,44

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	
	114027
	19883
	133910
	57227
	8940
	66167
	143471
	19181
	162652
	362729
	68,88

	 
	Ruộng 
	R1
	114027
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ruộng 
	R2
	 
	19883
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ruộng 
	R3
	 
	 
	 
	57227
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ruộng 
	R4
	 
	 
	 
	 
	8940
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ruộng 
	R5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143471
	 
	 
	 
	 

	 
	Ruộng 
	R6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19181
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	6900
	0
	6900
	0
	0
	0
	45435
	8575
	54010
	60910
	11,57

	 
	V­​ên
	V1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19201
	 
	 
	 
	 

	 
	V­​ên
	V2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8341
	 
	 
	 

	 
	V​­ên
	V3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26234
	 
	 
	 
	 

	 
	V­​ên
	V4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234
	 
	 
	 

	 
	V​­ên
	V5
	6900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	
	10408
	846
	11254
	9908
	2268
	12176
	51707
	27854
	79561
	102991
	19,56

	2.1
	Đất ở 
	
	229
	0
	229
	0
	0
	0
	9148
	4046
	13194
	13423
	2,55

	 
	Dọc đư​ờng QH phía Bắc
	NO1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4731
	 
	 
	 
	 

	 
	Dọc đ​ường QH phía Bắc
	NO2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1365
	 
	 
	 

	 
	Dọc đ​ường QH phía Tây
	NO3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4417
	 
	 
	 
	 

	 
	Dọc đ​ường QH phía Tây
	NO4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2681
	 
	 
	 

	 
	Nằm giữa ô đất
	NO5
	229
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất công cộng dịch vụ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2028
	240
	2268
	2268
	0,43

	 
	Cty Đầu tư và KD nhà huyện TL 
	CC1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240
	 
	 
	 

	 
	Phòng Y tế- Cty Xây lắp điện I
	CC2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2028
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất nghĩa trang
	
	0
	0
	0
	5776
	979
	6755
	14268
	2046
	16314
	23069
	4,38

	 
	NTxã Đông Ngạc
	NT1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14268
	 
	 
	 
	 

	 
	NTxã Đông Ngạc
	NT2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2046
	 
	 
	 

	 
	NT xã Cổ Nhuế
	NT3
	 
	 
	 
	5776
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	NTxã Cổ Nhuế
	NT4
	 
	 
	 
	 
	979
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khác (mương, GT và đất hoang hoá khác)
	
	10179
	846
	11025
	4132
	1289
	5421
	26263
	21522
	47785
	64231
	12,20

	 
	Tổng cộng 
	
	131335
	20729
	152064
	67135
	11208
	78343
	240613
	55610
	296223
	526630
	100,0


2.1.5 Hiện trạng các công trình kiến trúc và cảnh quan môi trường
1) Hiện trạng nhà ở:

Trong khu đất quy hoạch nhà ở chỉ chiếm một diện tích nhỏ, chủ yếu chạy dọc theo 2 tuyến đường chính. Nhà ở dạng nhà ống theo dạng ở kết hợp dịch vụ.

Bảng đánh giá chất lượng xây dựng công trình nhà ở

	TT
	Loại nhà
	Số lượng công trình
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	
	
	Thuộc khu vực Dự án
	Thuộc đường thành phố và khu vực
	Tổng cộng
	
	

	 1
	Nhà kiên cố 2-3 tầng, mái bằng
	52
	22
	74
	10,69
	

	 2
	Nhà bán kiên cố 1-2 tầng, mái ngói
	189
	99
	288
	41,62
	

	 3
	Nhà tạm, 1 tầng
	223
	107
	330
	47,69
	

	
	Tổng cộng 
	464
	228
	692
	100,00
	


2) Hiện trạng công trình công cộng: 

Công trình công cộng trong khu vực lập quy hoạch là công trình nhà làm việc, phòng y tế của công ty, công trình chủ yếu là nhà bán kiên cố, không có ý nghĩa về kiến trúc cảnh quan. 
3) Đặc trưng đô thị và môi trường:
Trong khu đất quy hoạch chủ yếu là đất ruộng, chỉ có một số ít nhà ở dạng thấp tầng vì vậy các đặc trưng đô thị của khu vực về cơ bản chưa hình thành. 

Khu đất quy hoạch có 2 nghĩa trang tập trung và một số mộ nằm rải rác. Về lâu dài khu vực quy hoạch trở thành đô thị nên các nghĩa địa này nhất thiết phải được di chuyển ra tới nghĩa trang của thành phố. 

4) Di sản văn hoá: 

Trong khu đất quy hoạch không có công trình di tích lịch sử văn hoá.

2.1.6 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đất quy hoạch hiện chưa phát triển, chủ yếu là hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ canh tác nông nghiệp.

tổng hợp hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

	TT
	Loại 
	Đơn vị 
	Quy mô


	Ghi chú

	
	
	
	Thuộc khu vực Dự án
	Thuộc đường TP và khu vực 
	Tổng cộng 
	

	1
	Giao thông 
	 
	
	
	17904
	Mật độ đường chính 5,9 km/km2

	1.1
	Đ​ường BT thấm nhập nhựa rộng 5,5m (đường 69 và đường liên huyện phía Bắc)
	m
	0
	2044
	2044
	Chất lượng rất xấu 

	1.2
	Đường BT ngõ xóm (tại phía Bắc)
	m
	354
	1111
	1465
	 

	1.3
	Đường GT chính nội đồng - đường đất (chạy dọc mương)
	m
	13003
	1392
	14395
	 

	2
	Thoát n​­íc m​­a 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	M​ương tưới tiêu kết hợp
	m
	3780
	1716
	5496
	 

	
	B=3-3,5; b= 2-2,5; H=1-2
	
	1650
	130
	1780
	

	
	B=1-2; b= 0,8-1,5; H=1
	
	2130
	1586
	3716
	

	2.2
	Ao, hồ 
	m2
	4877
	3026
	7903
	 

	3
	Hệ thống cấp điện 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tuyến 10KV
	m
	1651
	199
	1850
	 

	3.2
	Tuyến 0,4KV
	m
	480
	2689
	3169
	 

	3.3
	Trạm biến thế 10/0,4KV
	Tr¹m/KVA
	1/100 
	
	 
	

	4
	Hệ thống thông tin bư​u điện 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Tuyến cáp thông tin
	m
	60
	1841
	1901
	 

	4.2
	Tủ cáp
	tủ 
	 
	3
	3
	 


2.1.7 Các dự án có liên quan

Theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 74/2004/QĐ- UB ngày 18/5/2004, Khu đất quy hoạch thuộc các ô đất ký hiệu 04; 05 và 06 của Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm.

1) Tính chất của khu đất quy hoạch trong khu vực Bắc Cổ Nhuế- Chèm:
Khu đất quy hoạch được dự kiến là đất cơ quan, trường đại học thuộc Dự án Khu Đô thị Đại học. Ngoài ra trong khu đất quy hoạch còn có đất cây xanh, đất công cộng dịch vụ, bãi đỗ xe, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ( đất mương) của khu vực.

2) Mối quan hệ của khu đất quy hoạch với các khu đất lân cận:

- Phía Bắc của khu đất quy hoạch là tuyến đường khu vực rộng 33m, có hai làn xe tổ chức trên hai cao độ khác nhau và các khu đất có chức năng công cộng dịch vụ và cơ quan.

- Phía Đông của khu đất quy hoạch là tuyến đường khu vực rộng 30m và các khu đất ở, trường học, cây xanh và đất công cộng của đơn vị ở.

- Phía Nam của khu đất quy hoạch là tuyến đường khu vực rộng 30m và các khu đất ở, trường học.

- Phía Tây của khu đất quy hoạch là tuyến đường khu vực rộng 30m và công viên đô thị, đất cơ quan, công cộng dịch vụ. 

- Tại trung tâm của khu đất quy hoạch có một tuyến đường rộng 40 và 60 m nối khu đất quy hoạch với khu công nghiệp Nam Thăng Long tại huớng Tây và đường Phạm Văn Đồng tại hướng Đông.
2.1.8 Đánh giá tổng hợp hiện trạng   

1) Mặt mạnh của khu vực lập quy hoạch: 

Khu vực lập quy hoạch là một khu vực chủ yếu là đất ruộng, thuận lợi cho việc đền bù, giải toả.

2) Mặt yếu của khu vực lập quy hoạch:

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải xây dựng hầu như hoàn toàn mới.

- Trong khu vực lập quy hoạch có đất ở của hơn hai trăm hộ dân và khu vực nghĩa trang cần phải di dời.
3) Cơ hội phát triển:

Khu vực quy hoạch là một bộ phận của khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm. Khu vực này hiện cũng đang được đầu tư xây dựng nên thuận tiện cho việc đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

4) Thách thức: 
a) Thách thức lớn nhất của khu vực lập quy hoạch chủ yếu vẫn là yếu tố hiện trạng: 
- Do khu vực được đầu tư xây dựng, giá trị đất đai tăng lên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực được xây dựng đồng bộ. Việc di dời các hộ dân sẽ trở nên phức tạp hơn với chi phí đền bù lớn hơn.
- Trong nghĩa trang khu vực lập quy hoạch có nhiều mồ mả lâu đời, xây dựng kiên cố, việc thuyết phục người dân di dời cũng không đơn giản. 
b) Khu vực lập quy hoạch là một bộ phận của khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, trong khu đất lập quy hoạch có một số khu vực sử dụng chung cho cả khu vực. Vì vậy khu đất lập quy hoạch phải được quy hoạch sao cho các hoạt động của đô thị và hoạt động của các cơ sở đào tạo không ảnh hưởng lẫn nhau, hài hoà, bổ sung cho nhau tạo thành một khu vực đô thị hiện đại. 
Bảng đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng 

	TT
	Loại
	Diện tích

(m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Ghi chú

	1
	Đất giao thông thành phố và khu vực  
	87547
	16,62
	Theo quy hoạch Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

	2
	Đất thuộc Dự án Khu Đô thị Đại học
	439083
	83,38
	

	2.1
	Đất mương và hành lang bảo vệ mương
	42740
	8,12
	Theo quy hoạch Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

	2.2
	Quỹ đất dự kiến phát triển 
	396343
	75,26
	

	
	Tổng cộng 
	526630
	100,0
	


3 Bố cục quy hoạch kiến trúc 
Cơ cấu tổ chức không gian

3.1.1 Quan điểm, nguyên tắc thiết kế quy hoạch 

1) Trên cơ sở hiện trạng, các định hướng về sử dụng đất và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các ô đất đã được đề xuất trong đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và các sơ đồ giới thiệu hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật do Sở Quy hoạch - Kiến trúc cấp: 

- Chính xác hoá ranh giới và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các các ô đất xây dựng phù hợp với yêu cầu của đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để tính toán nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật. Chỉ tiêu tính toán chủ yếu được xác định theo quy mô về sử dụng đất.

- Nội dung của đồ án chủ yếu đề cập đến quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào ô đất xây dựng trường và hệ thống hạ tầng xã hội sử dụng chung giữa các trường và cho khu dân cư lân cận. Như vậy về cơ bản nội dung của đồ án quy hoạch tương tự như đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Nội dung quy hoạch kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các ô đất xây dựng trường sẽ được xác định cụ thể tuỳ theo từng trường. 

- Trong khu vực có khoảng 220 hộ dân nằm trong phạm vi mở đường thành phố và thuộc Dự án, theo Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế Chèm, số hộ dân này sẽ được tái định cư trong các khu đất ở của khu vực. 

- Hiện tại trong khu vực quy hoạch có hai khu nghĩa địa của hai xã xây dựng khá kiên cố, có hàng rào bao quanh. Về lâu dài hai nghĩa địa này phải di chuyển vào khu vực nghĩa trang, nghĩa địa của Thành phố. Giai đoạn đầu, tại đây dự kiến bố trí trồng cây xanh, có hàng rào ngăn cách. Không chôn cất tiếp tại khu vực này. 

2) Đối tượng làm việc và sống trong khu đất quy hoạch là các nhà giáo, nhà khoa học, sinh viên. Vì vậy Khu đô thị đại học phải có   các giải pháp quy hoạch, kiến trúc công trình, tổ chức cảnh quan phù hợp với môi trường đào tạo và nghiên cứu đáp ứng tốt nhất cho hoạt động của các đối tượng này, theo hướng "Công viên các trường đại học", thể hiện cụ thể: 

- Khu đô thị đại học, được thiết kế theo nguyên tắc của khu đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhưng có mật độ xây dựng thấp để tăng cường diện tích trồng cây xanh.

- Khu đô thị đại học không chỉ là khu vực cộng lại của các ô đất xây dựng các trường mà có các không gian sử dụng chung cho các trường, liên kết không gian các trường qua các không gian cho các hoạt động giao tiếp: quảng trường, công trình công cộng dịch vụ, sân thể dục thể thao, vườn dạo....

- Bên cạnh hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại bằng phương tiện cơ giới nhất thiết phải tổ chức được hệ thống không gian đi bộ gắn liền với hệ thống cây xanh, mặt nước trong khu vực, tạo điều kiện an toàn cho việc đi lại và giao tiếp của cán bộ, sinh viên.

- Các công trình học tập, nghiên cứu phải có khoảng cách đảm bảo ngăn cách tiếng ồn với các tuyến đường thành phố và khu vực.

3.1.2 Định hướng phát triển không gian và phương án cơ cấu sử dụng đất

1) Phân khu chức năng

a) Đất xây dựng các trường đại học: 

Khu đất các trường đại học được phân thành các ô đất được giới hạn bởi các tuyến đường giao thông đồng thời là hành lang hạ tầng kỹ thuật cho các ô đất. 

Các bộ phận chức năng thông thường của một trường đại học gồm: Khu hành chính quản lý, khu học tập, khu vực thí nghiệm, nghiên cứu và sản xuất thử, khu vực ký túc xá, khu vực nghỉ  ngơi giải trí và khu vực hạ tầng kỹ thuật. 

Do tính chất của một khu vực giãn các trường đại học nên trong các ô đất xây dựng trường có thể có đầy đủ hoặc chỉ một phần trong các bộ phận chức năng trên. Mỗi ô đất có thể bố trí một hoặc nhiều khoa, hoặc ký túc xá sinh viên. Việc bố trí cụ thể đất hành chính quản lý, khu học tập, thí nghiệm, ký túc xá... sẽ được thực hiện theo dự án riêng của từng trường.

Việc phân chia cụ thể các ô đất cho từng trường sẽ được xác định trong các bước tiếp theo, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đất công trình công cộng dịch vụ: Khu vực này bao gồm : công trình dịch vụ thương mại, thể dục thể thao...sử dụng cho cả khu dân cư lân cận.

c) Đất cây xanh, vườn dạo: sử dụng chung cho cả khu dân cư lân cận

d) Khu vực các công trình hạ tầng kỹ thuật: Gồm đất giao thông, mương và hành lang bảo vệ mương....

2) Định hướng về không gian kiến trúc cảnh quan:

a) Trục không gian chính:

- Khu đất quy hoạch được bao quanh bởi các tuyến đường thành phố và khu vực. Về cơ bản các tuyến đường này chỉ có ý nghĩa về giao thông, không có ý nghĩa đặc biệt về trục không gian. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trong khu đất quy hoạch có một trục đường theo hướng Đông - Tây, mặt cắt ngang rộng 60m, chia khu đất quy hoạch thành hai phần. Đây là trục không gian chính của khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, nối khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm với đường Phạm Văn Đồng và đây cũng là lối ra vào chính của hai phần đất phía Bắc và Nam khu đất quy hoạch.

- Bố trí một trục không gian chính theo hướng Bắc Nam, tại chính giữa khu đất. Trục không gian này có ý nghĩa: Là trục tổ hợp chính của toàn bộ khu đất quy hoạch. Đây đồng thời là trục không gian cho các hoạt động giao tiếp của sinh viên. Lối ra vào chính của các ô đất xây dựng chủ yếu từ trục không gian này.

- Theo quy hoạch chi tiết khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tại phía Tây của khu đất quy hoạch có một công viên đô thị, vì vậy các công trình tại phía Tây - Bắc khu đất quy hoạch có trục không gian hướng về không gian mở này.

b) Không gian kiến trúc cảnh quan

- Các không gian cây xanh trong các ô đất xây dựng trường đại học, viện nghiên cứu, được tổ chức gắn kết với hệ thống cây xanh, mặt nước chung tạo cho khu đất quy hoạch có điều kiện môi trường cảnh quan của “công viên các trường đại học”.

- Tuyến mương tiêu nước được xác định như một nhân tố cảnh quan, mương được kè, làm đường dạo và trồng cây hai bên.

- Mật độ xây dựng: Khu đất xây dựng trường đại học, viện nghiên cứu có mật độ xây dựng không vượt quá 25%; Khu đất xây dựng các công trình dịch vụ thương mại có mật độ xây dựng 30 - 40%; Khu đất công viên, vườn dạo mật độ xây dựng không vượt quá 10%.
3) Cơ cấu sử dụng đất:

Đồ án đề xuất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất. 

Phương án 1 là phương án được đề xuất theo quy hoạch chi tiết khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm đã được phê duyệt. Phương án 2 về cơ bản tương tự như phương án 1 về phân khu chức năng và bố trí các ô đất, sự khác biệt giữa hai phương án thể hiện chủ yếu:

a) Tăng diện tích cây xanh trên quan điểm về việc di dời có giai đoạn của hai nghĩa trang đã xây dựng kiên cố trong khu vực quy hoạch. Trong giai đoạn đầu, để đảm bảo về điều kiện môi trường và cảnh quan, dự kiến khu vực này được bố trí là đất cây xanh với vai trò là cây xanh cách ly và cảnh quan. Việc tăng diện tích cây xanh cũng góp phần làm cho khu đất quy hoạch có điều kiện tốt hơn về môi trường cảnh quan. Đây có thể coi là quỹ đất dự trữ phát triển sau này.

b) Trong phương án 1, khu đất quy hoạch được phân chia thành các ô đất với cơ cấu không gian tương đối đơn giản. Như vậy sự đa dạng về không gian của khu vực sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cơ cấu tổ chức không gian trong từng ô đất. Cần thiết phải hình thành một không gian chung, đủ lớn để có thể liên kết được không gian của các ô đất  đồng thời lại tạo ra điểm nhấn tạo đặc trưng riêng của toàn khu vực lập quy hoạch

Tại phương án 2 mở rộng trục đường nội bộ theo hướng Bắc – Nam có mặt cắt ngang rộng từ 17,5m ( theo phương án 1) thành đường có mặt cắt ngang rộng 30m (đường bun-va với giải cây xanh ở giữa rộng 9m kết hợp kiến trúc nhỏ). Qua đó có thể đáp ứng vai trò là trục không gian xanh chính liên kết các ô đất của khu Đô thị Đại học, đồng thời là không gian cho các hoạt động giao tiếp của sinh viên.
Phương án 2 là phương án được lựa chọn trong đồ án. 

Hai phương án cơ cấu sử dụng đất được trình bày trong bản vẽ QH-04BS1-2.

Bảng tổng hợp phương án cơ cấu sử dụng đất 

	TT
	Loại đất
	Theo QH chi tiết 1/2000 được phê duyệt
	Phương án 

đề xuất
	Ghi chú

	
	
	Diện

tích      (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện 

tích      (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	

	 1
	Khu vực dự án 
	439083
	100,0
	439083
	100,0
	

	1.1
	Đất tr​ường đại học 
	300963
	68,54
	264089
	60,15
	

	1.2
	Đất công cộng dịch vụ (phục vụ chung)
	8526
	1,94
	6655
	1,52
	

	1.3
	Đất cây xanh vư​ờn dạo
	36131
	8,23
	65139
	14,83
	Tăng DT cây xanh (đất nghĩa trang hiện tại )- là quỹ đất dự trữ phát triển

	1.4
	Đất mương và hành lang bảo vệ mương
	42740
	9,73
	42740
	9,73
	

	1.5
	Bãi đỗ xe
	9971
	2,27
	9711
	2,21
	

	1.6
	Giao thông nội bộ 
	40752
	9,28
	50749
	11,56
	

	 2
	GT thành phố và khu vực 
	87547
	 
	87547
	 
	 

	 
	Tổng cộng 
	526630
	 
	526630
	 
	 


Quy hoạch sử dụng đất khu vực Dự án  

Đất Khu vực Dự án có tổng diện tích 439083m2, phân thành: 

3.1.3 Đất xây dựng trường đại học

Đất xây dựng trường đại học có tổng diện tích 264089m2, được phân thành 11 « đất, chức năng sử dụng đất và quy định kiểm soát phát triển trong từng ô đất được tổng hợp trong bảng dưới đây, gồm:  

1) ¤ đất ký hiệu 04.CQ1.1( Ký hiệu ô đất được lấy theo ký hiệu ô đất của đồ án quy hoạch khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm): diện tích 29781m2

2) ¤ đất ký hiệu 04.CQ1.2: diện tích 18548m2

3) ¤ đất ký hiệu 04.CQ1.3: diện tích 9397 m2

4) ¤ đất ký hiệu 04.CQ3.1: diện tích 37857 m2

5) ¤ đất ký hiệu 04.CQ3.2: diện tích 20413 m2

6) ¤ đất ký hiệu 05.CQ2: diện tích 6203 m2

7) ¤ đất ký hiệu 05.CQ3: diện tích 12389 m2

8) ¤ đất ký hiệu 06.CQ1.1: diện tích 17839m2

9) ¤ đất ký hiệu 06.CQ1.2: diện tích 48889m2

10) ¤ đất ký hiệu 06.CQ1.3: diện tích 25007 m2

11) ¤ đất ký hiệu 06.CQ3: diện tích 37766 m2

¤ đất 04.CQ1.1; 04.CQ1.2; 04.CQ1.3; 04.CQ3.1; 04.CQ3.2; 06.CQ1.1; 06.CQ1.2; 06.CQ1.3; 06.CQ3 bố trí nhà làm việc, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu... mật độ xây dựng trong ô đất 25%, số tầng trung bình 7 tầng, hệ số sử dụng đất 1,75. 

¤ đất 05.CQ2 và 05.CQ3 bố trí ký túc xá sinh viên tập trung cho các trường, mật độ xây dựng trong ô đất 36%, số tầng cao trung bình 7 tầng, hệ số sử dụng đất 2,52. 

Định vị các ô đất được xác định trong bản vẽ QH-04 kèm theo.

Trong quá trình lập dự án của từng trường các chỉ tiêu của các ô đất sẽ được xem xét điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng đất và cảnh quan kiến trúc, song không vượt quá quy chuẩn cho phép và phải được UBND Thành phố chấp thuận. 

3.1.4 Đất công cộng dịch vụ

Đất công cộng dịch vụ có diện tích 6655 m2. Tại đây bố trí các công trình công cộng dịch vụ sử dụng chung cho các trường và khu dân cư lân cận, gồm 2 « đất: 

1) ¤ đất ký hiệu 04.CQ2.CC: diện tích 3008m2. Tại đây bố trí các công trình dịch vụ thương mại. Mật độ xây dựng trong ô đất 40%, số tầng cao trung bình 5 tầng, hệ số sử dụng đất 2,0. 

2) ¤ đất ký hiệu 06.CQ2.CC : diện tích 3647m2. Tại đây bố trí các công trình dịch vụ thương mại. Mật độ xây dựng trong ô đất 40%, số tầng cao trung bình 5 tầng, hệ số sử dụng đất 2,0.

3.1.5 Đất cây xanh, vườn dạo

Đất cây xanh, vườn dạo trong khu đất quy hoạch có diện tích 65139m2, gồm: 

1) ¤ đất ký hiệu 04.CQ1.CX có diện tích 9320m2; ¤ đất ký hiệu 04.CQ3.CX có diện tích 9380 m2; ¤ đất ký hiệu 06.CQ3.CX có diện tích 17560 m2. Đây là các ô đất có nghĩa trang hiện tại. Tại đây bố trí hệ thống cây xanh cách ly cho khu vực nghĩa trang còn tồn tại trong giai đoạn đầu. 

2) ¤ đất ký hiệu 04.CX2 có diện tích 16624m2 và ô đất ký hiệu 06.CX2 có diện tích 12255m2. Tại đây bố trí vườn dạo, công trình thể thao, dịch vụ sử dụng chung cho các trường và khu dân cư lân cận. 

Mật độ xây dựng trong ô đất cây xanh vườn dạo 5-10%, số tầng trung bình 1 tầng, hệ số sử dụng đất 0,5-1,0.

3.1.6 Đất mương và hành lang bảo vệ mương

Đất mương và hành lang bảo vệ mương có diện tích  42740m2, gồm 4 « đất: ¤ đất ký hiệu 04.CQ1.CL có diện tích 10262m2; ¤ đất ký hiệu 04.CQ3.CL có diện tích 9862m2; ¤ đất ký hiệu 06.CQ1.CL có diện tích 8899m2 và ô đất ký hiệu  06.CQ3.CL có diện tích 13717m2. Mương được kè kiên cố, trồng cây hai bên tạo cảnh quan và có một tuyến đường đi bộ dọc mương rộng 5,5m.

3.1.7 Đất bãi đỗ xe

Khu đất quy hoạch có 2 bãi đỗ xe tập trung với diện tích 9711m2, gồm: ¤ đất ký hiệu 04.P có diện tích 5427m2; ¤ đất ký hiệu 06.P có diện tích 4284m2. Bãi đỗ xe tập trung có khả năng đáp ứng chỗ đỗ cho khoảng 350 xe con, phục vụ cho cả khu dân cư lân cận. 

Để hạn chế tiếng ồn từ bãi đỗ xe tập trung dự kiến xây dựng các giải cây xanh cách ly về hướng các ô đất bố trí trường đại học. 

3.1.8 Đất giao thông nội bộ ngoài ô đất

Đất giao thông nội bộ ngoài ô đất (giao thông trong phạm vi Dự án, đường có mặt cắt ngang rộng 15,5m trở lên)  có diện tích 50749m2.

bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

	TT
	Tên ô đất
	Chức năng
	Diện tích

(m2)
	Diện tích XD

(m2)
	Diện tích sàn (m2 )
	Tầng cao TB

(tầng)
	Mật độ

XD

( % )
	Hệ số

SDD

	I
	 
	Thuộc Dự án
	439083
	76308
	495360
	6,5
	17,38
	1,13

	1
	 
	Đất xây dựng trường ĐH
	264089
	68067
	476472
	7
	25,8
	1,80

	1.1
	04.CQ1.1
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	29781
	7445
	52117
	7
	25
	1,75

	1.2
	04.CQ1.2
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	18548
	4637
	32459
	7
	25
	1,75

	1.3
	04.CQ1.3
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	9397
	2349
	16445
	7
	25
	1,75

	1.4
	04.CQ3.1
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	37857
	9464
	66250
	7
	25
	1,75

	1.5
	04.CQ3.2
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	20413
	5103
	35723
	7
	25
	1,75

	1.6
	05.CQ2
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	6203
	2233
	15632
	7
	36
	2,52

	1.7
	05.CQ3
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	12389
	4460
	31220
	7
	36
	2,52

	1.8
	06.CQ1.1
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	17839
	4460
	31218
	7
	25
	1,75

	1.9
	06.CQ1.2
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	48889
	12222
	85556
	7
	25
	1,75

	1.10
	06.CQ1.3
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	25007
	6252
	43762
	7
	25
	1,75

	1.11
	06.CQ3
	Đất xây dựng tr​ường đại học
	37766
	9442
	66091
	7
	25
	1,75

	2
	 
	Đất công cộng dịch vụ 
	6655
	2662
	13310
	5
	40
	2,00

	2.1
	04.CQ2.CC
	Đất công cộng dịch vụ 
	3008
	1203
	6016
	5
	40
	2,00

	2.2
	06.CQ2.CC
	Đất công cộng dịch vụ 
	3647
	1459
	7294
	5
	40
	2,00

	3
	 
	Đất cây xanh, v​ườn dạo
	65139
	5579
	5579
	1,0
	8,56
	0,09

	3.1
	04.CQ1.CX
	Cây xanh, v​ườn dạo
	9320
	466
	466
	1
	5
	0,05

	3.2
	04.CQ3.CX
	Cây xanh, v​ườn dạo
	9380
	469
	469
	1
	5
	0,05

	3.3
	04.CX2
	Cây xanh, v​ườn dạo
	16624
	1662
	1662
	1
	10
	0,10

	3.4
	06.CQ3.CX
	Cây xanh, v​ườn dạo
	17560
	1756
	1756
	1
	10
	0,10

	3.5
	06.CX2
	Cây xanh, v​ườn dạo
	12255
	1226
	1226
	1
	10
	0,10

	4
	 
	Đất mư​ơng và HLBV 

m​­¬ng
	42740
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	04.CQ1.CL
	Đất m­​¬ng và HLBV m­​¬ng
	10262
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	04.CQ3.CL
	Đất m​­¬ng và HLBV m­​¬ng
	9862
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	06.CQ1.CL
	Đất m­​¬ng và HLBV m​­¬ng
	8899
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	06.CQ3.CL
	Đất m­​¬ng và HLBV m​­¬ng
	13717
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Bãi đỗ xe  
	9711
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	04.P
	Bãi đỗ xe  
	5427
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	06.P
	Bãi đỗ xe  
	4284
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A.GT
	Giao thông nội bộ 
	50749
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	GT thành phố và khu vực
	87547
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng 
	526630
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc 

	TT
	Loại
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Diện tích khu đất quy hoạch
	526630m2
	

	1.1
	Diện tích giao thông thành phố và khu vực
	87547 m2 
	

	1.2
	Diện tích khu đất Dự án
	439083m2
	chiếm tỷ lệ 100% 

	
	Đất xây dựng trường đại học
	264089m2
	chiếm tỷ lệ 60,15%

	
	Đất công cộng dịch vụ
	6655m2
	chiếm tỷ lệ 1,52%

	
	Đất cây xanh, vườn dạo 
	65139m2
	chiếm tỷ lệ 14,83%

	
	Đất mương và hành lang bảo vệ mương
	42740m2
	chiếm tỷ lệ 9,73%

	
	Bãi đỗ xe
	9711m2
	chiếm tỷ lệ  2,21%

	
	Giao thông nội bộ ngoài ô đất 
	50749m2
	chiếm tỷ lệ 11,56%

	2
	Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính 
	
	

	
	Tổng diện tích xây dựng dự kiến 
	76308 m2
	

	
	Tổng diện tích sàn dự kiến
	495360m2
	

	
	Mật độ xây dựng chung 
	17,38%
	

	
	Chiều cao tầng trung bình
	6,5 tầng 
	

	
	Hệ số sử dụng đất chung 
	1,13
	


Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc  

1) Bố cục không gian kiến trúc toàn khu: 

- Khu đất quy hoạch là một phần của khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm nên các định hướng về không gian quy hoạch, kiến trúc cảnh quan phải phù hợp với định hướng chung của toàn khu vực. Trong khu vực quy hoạch có tuyến đường chạy theo hướng Đông Tây rộng 60m (chia khu đất quy hoạch thành hai phần) là trục không gian chính của khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm. Các công trình bố trí trong khu đất quy hoạch phải đóng góp vào cảnh quan chung của các trục đường này. 

- Xây dựng một tuyến đường (đường bun va) chạy theo hướng Bắc Nam rộng 30m, là trục không gian chính của khu đất quy hoạch, là lối vào chính của các ô đất, trục tổ hợp chính của các công trình kiến trúc, đồng thời là không gian cho các hoạt động giao tiếp trong khu đất quy hoạch. 
- Không gian kiến trúc toàn khu vực quy hoạch về cơ bản là không gian kiến trúc trường đại học, viện nghiên cứu: tổ hợp của các khối nhà học, văn phòng, nhà thí nghiệm..
- Khu vực lập quy hoạch được xây dựng với mật độ thấp, không gian kiến trúc của các công trình hoà nhập với không gian của hệ thống cây xanh, hướng tới một khu công viên các trường đại học. 
2) Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng:

a) Trọng tâm của toàn bộ khu vực lập quy hoạch là không gian chạy dọc theo trục đường bun va rộng 30m. Không gian này được giới hạn hai bên là các công trình kiến trúc của các trường đại học, viện nghiên cứu. Không xây dựng hàng rào đặc của các trường dọc theo tuyến đường này. Tại giải phân cách của đường trồng cây cảnh và bố trí các công trình kiến trúc nhỏ (vòi phun nước, đèn trang trí...). Kết thúc của trục đường là hai quảng trường, tại đây có thể bố trí tượng đài.
b) Các tuyến, điểm nhìn quan trọng:

- Từ phía bên ngoài: Nhìn từ các tuyến đường đô thị bao quanh khu đất và tuyến đường 60m cắt đôi khu đất. 

- Từ phía trong: Nhìn từ trục đường bun va của khu vực.  
- Điểm nhấn không gian chính của khu vực lập quy hoạch: Không gian giao giữa trục đường rộng 60m của đô thị và trục đường bun va của khu vực dự án.
3) Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:

Ngoài việc tuân thủ các chỉ tiêu về sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các ô đất ( mật dộ xây dựng, chiều cao tầng trung bình, hệ số sử dụng đất) và đáp ứng các yêu cầu về bố cục không gian kiến trúc, các công trình trong khu vực còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Các công trình trong ô đất tiếp giáp với các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 25m trở lên phải có khoảng xây lùi tối thiểu 20 m, để trồng cây xanh giảm bớt tiếng ồn giao thông. 

b) Khu đất nghĩa trang còn tồn tại trong giai đoạn đầu, phải xây tường bao che và trồng cây xanh cách ly che chắn tầm nhìn.

c) Tuyến mương trong khu đất quy hoạch mương được kè, làm đường dạo và trồng cây hai bên, trong tương lai có thể cống hoá, bề mặt sử dụng để trồng cây xanh.

d) Các công trình trong các ô đất xây dựng trường đại học là công trình cao tầng, có mật độ xây dựng thấp, được bố trí thành các tổ hợp, nối với nhau bằng hệ thống hành lang cầu, tạo thành các sân trong. Hệ thống cây xanh trong các sân trong của các ô đất phải gắn kết với hệ thống cây xanh của khu đất quy hoạch và lân cận. 

e)  Quy định về chi giới đường đỏ, chỉ giới xây  dựng: Xem trong mục quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
f) Quy định về cao độ nền đường và cao độ vỉa hè: Cao độ nền đường được xác định trong bản vẽ Quy hoạch hệ thống giao thông QH-05A và Quy hoạch thoát nước mưa san nền QH-05B kèm theo. Cao độ vỉa hè được xác định thống nhất bằng cao độ nền đường cộng thêm 0,18m.

g) Quy định về hình khối kiến trúc, mặt đứng, mái: Các công trình trong khu xây dựng trường đại học, viên nghiên cứu, dịch vụ thương mại có hình khối kiến trúc hiện đại, không khuyến khích phát triển kiểu công trình có hình thức kiến trúc giả cổ. 

h) Các quy định khác: Không khuyến khích các công trình có bề mặt kính quá lớn; Màu sắc : màu sáng như trắng, vàng nhạt, xanh nhạt; Không xây dựng các hàng rào đặc ngăn cách tầm nhìn và cách ly hệ thống cây xanh trong khu đất xây dựng với hệ thống cây xanh dọc vỉa hè. 

Tổng hợp về bố cục không gian quy hoạch, kiến trúc cảnh quan xem bản vẽ QH-03 kèm theo.
4 Quy hoạch mạng lưới  hạ tầng kỹ thuật 

Quy hoạch hệ thống giao thông
4.1.1 Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống giao thông trong khu đất quy hoạch là một bộ phận của hệ thống giao thông trong khu Bắc Cổ Nhuế – Chèm, phù hợp đồ án quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

- Hệ thống giao thông được thiết kế trên cơ sở: Chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường giao thông trong khu đất quy hoạch và lân cận ( đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận); quy hoạch sử dụng đất của đồ án.

- Bản vẽ quy hoạch giao thông đề xuất phương án cụ thể về tổ chức mạng lưới giao thông khu đất quy hoạch, mối quan hệ với các tuyến đường giao thông của thành phố và khu vực; thể hiện cấp đường, mặt cắt ngang đường và các thông số kỹ thuật cơ bản như bán kính đường cong bằng, bán kính bó vỉa, vạt góc đường, bề rộng vỉa hè, bề rộng lòng đường.  

- Đối với ô đất xây dựng trường đại học, hệ thống đường nội bộ sẽ được thiết kế căn cứ vào yêu cầu cụ thể của từng công trình. 

4.1.2 Giải pháp thiết kế 

1) Hệ thống đường giao thông: 

a) Đường khu vực:

- Đường trục Đông – Tây có mặt cắt ngang điển hình rộng 60m, gồm: 2 lòng đường 11,25m, hè hai bên phía tiếp giáp công trình 8m, tại dải phân cách có tuyến mương quy hoạch bố trí ở giữa với Bm= 10-15m.

- Đường trục Đông – Tây phía Nam trường Đại học Mỏ- Địa chất có mặt cắt ngang điển hình rộng rộng 40m gồm: 2 lòng đường 11,25m, hè mỗi bên rộng 7,25m và dải phân cách 3m.

b) Đường phân khu vực:

- Đường phân khu vực phía Bắc ranh giới nghiên cứu, có mặt cắt ngang điển hình  rộng 33m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có, gồm: 2 lòng đường rộng 7,5m, hè phía Nam rộng 8m và phía Bắc rộng 5m và dải phân cách 5m.

- Đường phân khu vực phía Nam và Tây khu vực nghiên cứu có mặt cắt ngang điển hình rộng 30m, gồm: lòng đường 15m, hè mỗi bên rộng 7,5m.

- Đường phân khu vực phía Đông khu vực nghiên cứu có mặt cắt ngang điển hình rộng 25m gồm: lòng đường 15m; hè mỗi bên rộng 5m.

- Đường phân khu vực có mặt cắt ngang điển hình rộng 21,25m, gồm: lòng đường  rộng 11,25m, hè mỗi bên rộng 5m.

c) Đường nhánh:

- Đường nhánh có mặt cắt ngang điển hình rộng 17,5m, gồm: lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

Mật độ đường tính đến đường nhánh 10,38km/km2.

d) Các tuyến đường nội bộ: 

- Trục bun va có mặt cắt ngang điển hình rộng 30m, gồm: 2 lòng đường rộng 7,5m, hè mỗi bên rộng 5m và dải phân cách 5m.

- Đường có mặt cắt ngang điển hình rộng 15,5m, gồm: lòng đường 7,5m, hè mỗi bên rộng 4m.

2)  Hệ thống giao thông tĩnh: Hệ thống giao thông tĩnh trong khu vực bao gồm 2 bãi đỗ xe tập trung với diện tích 9711m2 có khả năng đáp ứng chỗ đỗ cho khoảng 320 xe con, phục vụ cho khu đất quy hoạch và khu dân cư lân cận. 

3) Hệ thống giao thông công cộng: Để đảm bảo chuyên chở hàng ngày một số lượng lớn sinh viên, cán bộ đến học tập, nghiên cứu, dự kiến bố trí các tuyến xe buýt công cộng. 
4) Định vị mạng lưới đường và cao độ nền đường:

Mạng lưới đường trong khu đất quy hoạch được định vị tại tim đường bằng toạ độ trong các bảng toạ độ kèm theo. Cao độ của các tim đường được ghi trực tiếp trong bản vẽ. Toàn bộ định vị tim đường và cao độ nền đường theo bản vẽ QH - 05 A.

Toàn bộ chỉ giới mở đường được xác định thông qua hệ thống các điểm ranh giới với các ô đất xây dựng, được trình bày trong bản vẽ QH - 06. 

tổng hợp khối lượng hệ thống giao thông 

	TT
	Loại đường

theo mặt cắt ngang
	Ký hiệu mặt cắt
	Chiều rộng  (m)
	Chiều dài (m)
	Ghi chú



	
	
	
	Lòng đường
	Dải phân cách 
	Vỉa hè
	
	

	1
	Đ​ường khu vực
	 
	 
	 
	 
	571
	 

	 
	Đư​​ờng mặt  cắt ngang rộng 60m 
	1--1
	11,25x2 
	21,5
	 8x2
	375
	

	 
	§​​­êng réng 40m (1/2 ®­​êng)
	2--2
	11,25x2 
	3
	7,25x2
	196
	

	2
	Đư​ờng phân khu vực
	 
	 
	 
	 
	3801
	

	 
	§­​​êng réng 33m (1/2 ®​­êng)
	 3--3
	7,5x2 
	5
	 8+5
	401
	

	 
	Đư​​ờng mặt cắt 30m (1/2 đường)
	4--4 
	15
	 
	7,5x2 
	1753
	

	 
	§­​​êng mặt cắt 25m (1/2 ®­​êng)
	 6--6
	15
	 
	5x2 
	1283
	

	 
	Đư​​ờng mặt cắt 21,25m
	 7--7
	11,25
	 
	 5x2
	364
	

	3
	Đư​ờng nhánh
	 
	 
	 
	 
	1127
	

	 
	Đ​ường mặt cắt 17,5m
	 8--8
	7,5
	 
	 5x2
	1127
	

	4
	Đư​ờng nội bộ
	 
	 
	 
	 
	1595
	

	 
	Đư​​ờng mặt cắt 30m
	 5--5
	5,5x2
	9
	 5x2
	1063
	

	 
	Đư​​ờng mặt cắt 15,5m
	 9--9
	7,5
	 
	4x2
	532
	

	 
	Bãi đỗ xe
	 
	 
	 
	 
	 
	9711m2 cho khoảng 320xe

	 
	Bãi đỗ xe  
	04.P
	 
	 
	 
	 
	5427m2

	 
	Bãi đỗ xe  
	 06.P
	 
	 
	 
	 
	4284m2


Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền

4.1.3 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

1) Nguyên tắc thiết kế:

Hệ thống thoát nước mưa khu đất quy hoạch được thiết kế riêng, theo nguyên tắc tự chảy, phù hợp với đồ án quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Theo bản vẽ giới thiệu hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật của Viện Quy hoạch- Xây dựng Hà Nội, nước mưa trong khu đất quy hoạch sau khi lắng cặn được thoát vào tuyến cống thoát nước mưa dự kiến xây dựng dọc các tuyến đường quy hoạch sau đó đổ vào tuyến mương ở phía Tây khu đất quy hoạch, chảy về trạm bơm Cổ Nhuế ở phía Nam. Ngoài ra dọc tuyến đường phía Tây khu đất quy hoạch dự kiến xây dựng một tuyến mương thoát nước của thành phố về trạm bơm Cổ Nhuế với lưu lượng Q=12-15m3/s.

Khu đất quy hoạch sẽ hoàn toàn đô thị hoá, các tuyến mương tưới tiêu nước nông nghiệp hiện trạng sẽ không được sử dụng nữa và được thay thế bằng hệ thống thoát nước đô thị. 

Các đường ống được tính toán trên nguyên tắc tự chảy được xác định trên cơ sở mực nước tính toán, cao độ đáy của tuyến mương thoát nước, đoạn có liên quan trực tiếp đến khu đất quy hoạch và cao độ san nền dự kiến của khu đất quy hoạch.

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo phương pháp cường độ giới hạn.

2) Giải pháp quy hoạch:

Hệ thống thoát nước mưa trong khu đất quy hoạch bao gồm:
a) Các tuyến cống thoát nước mưa trên các tuyến đường thành phố và khu vực:  Tuyến mương Bmặt:8m;bđáy:3m;Htb:3m, tuyến cống D600 đến D1500 và các tuyến cống hộp B: 2m-3m x H: 2m-3m  chạy dọc theo các tuyến đường quy hoạch thu gom nước của các ô đất dọc theo hai bên đường đổ vào tuyến mương.

b) Các tuyến mương, cống thoát nước mưa trong phạm vi Dự án:
- Tuyến mương tiêu nước của thành phố và khu vực có kích thước: Bmặt:15m;bđáy: 3,5m; Htb:3m và Bmặt:10m; bđáy: 3m; Htb:3m. Đây là tuyến mương được cải tuyến trên cơ sở tuyến mương tưới tiêu hiện có. Để đảm bảo yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, mương được kè, làm đường dạo và trồng cây hai bên. 

- Các tuyến cống D600 đến D1500 và cống B:3,0m x H: 3,0m; B: 0,6m x H: 0,6m  chạy dọc theo các tuyến đường quy hoạch thu gom nước của các ô đất dọc theo hai bên đường.
Hệ thống các tuyến cống, rãnh thu gom nước mưa trong các ô đất xây dựng trường đại học sẽ được thực hiện cụ thể theo dự án riêng.
Cao độ nền ô đất được thiết kế phù hợp cao độ đường và với các định hướng về quy hoạch san nền của các khu vực lân cận và khống chế cao độ tại các vị trí tuyến đường giao nhau theo quy hoạch được phê duyệt.
Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống, rãnh có nắp đan như đường kính, chiều rộng, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đỉnh cống được trình bày trong bản vẽ QH - 05 B.

tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

	TT
	Hạng mục 

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong phạm vi Dự án
	Khối lượng trong phạm vi đường thành phố và khu vực

	1
	Cống tròn BTCT
	m
	2535
	2564

	 
	D 600
	 
	1927
	1698

	 
	D 800
	 
	608
	550

	 
	D 1000
	 
	 
	8

	 
	D 1500
	 
	 
	308

	2
	Cống hộp, rãnh  
	m
	1779
	396

	 
	B 3,0m x H3,0m
	 
	98
	108

	 
	B 3,0m x H2,5m
	 
	 
	228

	 
	B 3,0m x H2,0m
	 
	 
	38

	 
	B 2,0m x H2,0m
	 
	 
	22

	 
	B 0,6m x H0,6m
	 
	1681
	 

	3
	M​­¬ng 
	m
	1494
	197

	
	B8mxb3mxHtb3m
	
	
	197

	 
	B10mxb3mxHtb3m
	 
	910
	 

	 
	B15mxb3,5mxHtb3m
	 
	584
	 

	4
	Giếng thăm
	cái
	95
	 

	 
	D 600
	 
	79
	 

	 
	D 800
	 
	16
	 

	 
	D 1000
	 
	 
	 

	5
	Miệng xả 
	cái
	16
	8

	6
	Giếng hàm ếch thu n​ước mư​a
	cái
	56
	 


4.1.4 Quy hoạch san nền

1) Nguyên tắc thiết kế:

Cao độ khống chế trên các tuyến đường quy hoạch được xác định trên cơ sở phù hợp cao độ đặt cống trên đường để đảm bảo có thể thu gom toàn bộ nước mưa trong khu đất quy hoạch thoát bằng tự chảy. Cao độ khống chế của các tuyến đường chính được xác định theo bản vẽ Giới thiệu hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cung cấp.

Để xác định các cao độ đường tại ngã giao nhau, sử dụng phương pháp dẫn cốt theo mức nước tại các điểm xả và độ dốc thuỷ lực của cống kết hợp với nền hiện trạng của các khu vực dân cư và các dự án khác ở lân cận.

2) Giải pháp quy hoạch:

Cao độ nền ô đất được thiết kế phù hợp với cao độ đường và phương pháp đường đồng mức với độ chênh cao 0,1 m và được san nền tạo mái dốc i > 0,004 dốc ra tuyến cống thu nước nằm theo các trục đường quy hoạch chính. Cao độ nền trung bình hiện trạng trong khu vực Dự án là 7,03m, cao độ đắp nền trung bình trong khu vực Dự án là 7,5m

Khối lượng đào nền trong phạm vi khu vực Dự án: 7730m3; Khối lượng đào mương trong khu vực dự án: 33951m3. Khối lượng đắp nền: trong phạm vi khu vực Dự án: 227383 m3.

Quy hoạch hệ thống cấp nước

4.1.5 Nhu cầu cấp nước  

Tổng nhu cầu dùng nước trong khu vực Dự án : Qtb: 1802m3/ngày.đêm; Qmax:  2551m3/ngày.đêm.

4.1.6 Nguyên tắc và giái pháp thiết kế  

1) Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống cấp nước trong Khu vực nghiên cứu (về nhu cầu cấp nước, về mạng lưới đường ống) tuân theo các định hướng đã được xác định trong đồ án quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

- Nguồn cấp nước tuân theo bản vẽ Giới thiệu hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật do Viện Quy hoạch Xây dựng cung cấp: Dọc theo các tuyến đường xung quanh khu đất quy hoạch có bố trí đường ống cấp nước ( 160 và ( 110 để cấp nước cho khu đất quy hoạch. Tại tuyến đường Phạm Văn Đồng hiện có một tuyến ống truyền dẫn chính ( 800, đây là nguồn cấp nước dự phòng.

- Ap lực tính toán cấp nước cho nhà có chiều cao đến 5 tầng. Nước cấp cho các nhà cao hơn 5 tầng thông qua hệ thống bể chứa và thiết bị bơm cục bộ tại từng công trình. Vị trí cụ thể, quy mô công suất bể chứa, trạm bơm sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
2) Giải pháp quy hoạch:

Hệ thống cấp nước trong khu vực quy hoạch bao gồm các tuyến ống (110mm chạy dọc theo các tuyến đường quy hoạch. Việc đấu nối và xây dựng các tuyến ống dịch vụ trong các ô đất xây dựng trường đại học được thực hiện theo dự án riêng.

Các tuyến ống cấp nước (110mm đều được bố trí các họng cứu hoả với khoảng cách theo Quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của cơ quan Phòng cháy, chữa cháy. 
Toàn bộ hệ thống mạng lưới cấp nước trên các tuyến đường chính và mạng lưới dịch vụ trong từng ô đất được trình bày trong bản vẽ QH - 05C.

Tổng hợp  KHỐI  LƯỢNG hệ thống CẤP NƯỚC 

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong phạm vi Dự án
	Khối lượng thuộc đường thành phố và khu vực

	1
	§​­êng èng
	m 
	2388
	2545

	 
	 160
	m
	 
	1402

	 
	 110
	m
	2388
	1143

	2
	Ga chờ
	cái
	30
	 

	3
	Họng cứu hoả
	họng
	11
	13


Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và thu gom rác thải

4.1.7 Nhu cầu thu gom xử lý nước thải, rác thải

Tổng nhu cầu nước thải phải xử lý trong phạm vi khu vực Dự án: 1645 m3/ngày.đêm. Tổng khối lượng rác thải phải thu gom xử lý trong phạm vi khu vực Dự án :  14,7m3/ngày.đêm.

4.1.8 Nguyên tắc và giải pháp thiết kế 
1) Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống cống riêng, nước thải sau được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại tại từng công trình sẽ được thu gom đổ vào các tuyến cống thoát nước thải của khu vực. 
- Hệ thống thoát nước bẩn trong khu vực quy hoạch (về mạng lưới đường ống) tuân theo các định hướng đã được xác định trong đồ án quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

- Nước thải của khu vực quy hoạch được thu gom thoát vào hệ thống cống thoát nước thải D300,D400, D500 và cống áp lực 2xD400 đưa về trạm bơm thoát nước thải khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, từ đó dẫn về trạm xử lý nước thải khu vực.

2) Giải pháp thiết kế:
Xây dựng các tuyến cống thoát nước thải D300, D400 bố trí dọc theo các đường quy hoạch thu gom nước thải từ các ô đất xây dựng công trình thoát vào các tuyến cống thoát nước thải của khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm.
Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống và rãnh thu nước bẩn như đường kính, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đáy cống được trình bày trong bản vẽ QH - 05D.


Hình thức thu gom rác thải: Sử dụng container đặt tại từng công trình. Rác được phân loại và được vận chuyển đến trạm xử lý rác thải chung của Thành phố. 

tổng hợp KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI 

	TT
	Hạng mục 

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong phạm vi Dự án 
	Khối lượng thuộc đường thành phố và khu vực

	1
	Cống BTCT
	m
	2246
	1577

	 
	D300
	 
	2246
	678

	 
	D400
	 
	 
	899

	2
	Giếng thăm
	cái
	54
	56

	 
	D300
	 
	54
	32

	 
	D400
	 
	 
	24

	
	
	
	26
	3


Quy hoạch hệ thống cấp điện 

4.1.9 Nhu cầu phụ tải 
Tổng nhu cầu dùng điện trong khu vực Dự án: Ptt = 12619 KW; Stt= 14022 KVA.

4.1.10 Nguyên tắc và giải pháp thiết kế

1) Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống cấp điện trong khu vực quy hoạch tuân theo các định hướng đã được xác định trong đồ án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt.

- Nguồn cấp điện tuân theo bản vẽ Giới thiệu hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật do Viện Quy hoạch Xây dựng đề xuất: Cấp điện cho khu đất quy hoạch lấy từ trạm cắt 22KV dự kiến xây dựng tại phía Nam khu đất quy hoạch và trạm 110KV Nhật Tân ở phía Đông Bắc đến thông qua tuyến cáp 22 KV dự kiến đặt tại phía Đông khu đất quy hoạch.

2) Giải pháp quy hoạch:

Từ các trạm cắt 22 KV xuất ra 2 lộ cáp 22KV XLPE x 120mm để cấp điện cho các trạm hạ thế 22/0,4 KV của khu Dự án. Lộ cáp 2 đóng vai trò là lộ cáp dự phòng và cấp điện chiếu sáng cho toàn khu Dự án.

Các tuyến cáp 22 KV dự kiến xây mới đi ngầm trong hào cáp bố trí đi dọc theo tuyến đường giao thông trong khu đất quy hoạch.

Xây dựng 12 trạm hạ thế 22/0,4KV với nhu cầu diện tích mỗi trạm 50m2. Tổng công suất trạm 15000KVA.

Các tuyến hạ thế và chiếu sáng đèn đường đi ngầm  dọc theo các tuyến đường quy hoạch vào từng ô đất xây dựng công trình. 

Chiếu sáng các tuyến đường chính dùng đèn thuỷ ngân cao áp, tim cột cách bó vỉa 0,5 m. Độ cao đặt đèn 12 m, khoảng cách các cột 30m. Chiếu sáng các tuyến đường dùng đèn thủy ngân cao áp, tim cột cách bó vỉa 0,5m. Độ cao đặt đèn 12m, khoảng cách trung bình giữa các cột 30m.

Toàn bộ hệ thống cấp điện cho khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện QH-05E.

Tổng hợp KHỐI LƯỢNG Hệ THỐNG cấp điện 

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong phạm vi Dự án
	Khối lượng thuộc đường thành phố và khu vực
	Ghi chú

	1
	Trạm biến thế 22/0,4KV
	Trạm
	12
	 
	15000KVA

	2
	Tuyến 22kV
	m 
	1626
	2929
	

	3
	Tuyến chiếu sáng đư​ờng 0,4KV
	m
	6482
	4250
	

	4
	Tuyến sinh hoạt 0,4KV
	m
	3937
	2496
	

	5
	Cột đèn cáo áp chiếu sáng
	Cột
	232
	 
	


Quy hoạch hệ thống thông tin bưu điện

4.1.11 Nhu cầu điện thoại cố định thuê bao 
Tổng nhu cầu dùng điện thoại thuê bao trong khu vực Dự án: 616 số
4.1.12 Nguyên tắc và giải pháp thiết kế
1) Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống thông tin bưu điện trong khu vực quy hoạch tuân theo các định hướng đã được xác định trong đồ án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt.

- Nguồn cấp: Khu vực quy hoạch sẽ được đáp ứng nhu cầu điện thoại thuê bao từ tổng đài vệ tinh khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm.

2) Giải pháp quy hoạch: 

Trên cơ sở số điện thoại thuê bao trong các ô đất, dự kiến bố trí  6  tủ cáp có dung lượng từ 2x200 số đến 300 số. Các tuyến cáp điện thoại từ tổng đài đến tủ cáp (cáp quy chuẩn 100x2 đôi dây) được bố trí đi ngầm dưới hè. Vị trí của các tủ cáp và hướng tuyến cáp được trình bày trong bản vẽ QH -05E.

Tổng hợp khối lượng hệ thống thông tin bưu điện 

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong phạm vi Dự án
	Khối lượng thuộc đường thành phố và khu vực

	1
	Tuyến cáp gốc đến tủ cáp
	m
	992
	3379

	2
	Tủ cáp dung lượng 2x200 đến 300 số 
	tủ
	6
	


Quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Trên cơ sở các giải pháp bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đồ án, việc bố trí tổng hợp đường dây đường ống tại các hành lang kỹ thuật được tuân theo quy định sau:

- Đường cống thoát nước mưa được bố trí dưới lòng đường cách mép đường 2,5m, chiều sâu đặt cống tính từ đỉnh cống đến mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,7m.

- Đường cống thoát nước bẩn có chiều sâu đặt cống tính từ đỉnh cống đến mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,7m. Tim cống cách chỉ giới đường đỏ: 2,5m với đường có vỉa hè rộng 5m. 

- Đường ống cấp nước có chiều sâu đặt ống tính từ mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,6m. Tim ống cách chỉ giới đường đỏ 1m với đường có vỉa hè rộng 3m và 5m. Với các đường nội bộ không có vỉa hè tim ống cách mép đường 0,5m.

Đường cáp ngầm 22KV cách bó vỉa hè 1,5m.

Vị trí bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật được trình bày trong bản vẽ QH- 07.

tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống hTKT 

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng trong phạm vi Dự án
	Khối lượng trong phạm vi đường TP và khu vực

	1
	Hệ thống giao thông
	
	
	

	 
	Tổng chiều dài các tuyến đ​ường GT
	m
	4644
	4760

	
	Mật độ đ​ường từ 15,5m trở lên
	km/km2
	5,3
	

	
	Diện tích bãi đỗ xe khách vãng lai
	m2/xe
	9711/320
	

	2
	Hệ thống thoát n​ước mưa và san nền
	
	
	

	
	Tổng chiều dài đ​ường cống D600-1500
	m
	2535
	2564

	
	Tổng chiều dài cống hộp H0,6-3mxH0,6-3m
	m
	1779
	396

	
	Mương 
	m
	1494
	197

	
	Cao độ đắp nền trung bình 
	m
	7,5
	

	
	Khối l​ượng đắp nền
	m3
	227383
	

	
	Khối lượng đào nền, mương
	m3
	41681
	

	3
	Hệ thống cấp n​ước
	
	
	

	 
	Khối l​ượng cấp nước Qtb
	m3/ngµy.®ªm
	1802
	

	
	Khối l​ượng cấp nước Qmax
	m3/ngµy.®ªm
	2551
	

	 
	Tổng chiều dài đ​ường ống ( 160; 110
	m
	2388
	2545

	 
	Họng cứu hoả
	họng
	11
	13

	4
	Hệ thống thoát n​ước thải, VSMT
	
	
	

	 
	Khối l​ượng nước thải
	m3/ngµy.®ªm
	1645
	

	 
	Tổng chiều dài đ​ường ống D300-400
	m
	2246
	1577

	 
	Khối l​ượng  rác thải
	m3/ngµy.®ªm
	14,7
	

	5
	Hệ thống cấp điện
	
	
	

	 
	Nhu cầu về điện (Stt)
	KVA
	14022
	

	
	Tuyến cáp 22KV
	m
	1626
	2929

	 
	Số trạm biến thế 22/0,4KV
	tr¹m/KVA
	12/15000
	

	
	Tuyến 0,4 KV sinh hoạt 
	m
	3937
	2496

	
	Tuyến 0,4 KV CS đường
	m
	6482
	4250

	6
	Hệ thống thông tin b​ưư điện
	
	
	

	 
	Nhu cầu về điện thoại thuê bao
	số
	616
	

	 
	Số tủ cáp dung lượng 2x200-300 số
	tủ
	6
	

	 
	Tuyến cáp gốc đến tủ cáp
	m
	992
	3379


đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường của khu vực lập quy hoạch được thực hiện theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu Đô thị Đại học (phần việc tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 11/7/2006.
5 Các yêu cầu về quản lý quy hoạch 

Phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan

Theo phân bố chức năng toàn bộ khu vực lập quy hoạch về cảnh quan được phân thành các vùng với các yêu cầu quản lý cảnh quan như sau:

Bảng phân vùng quản lý cảnh quan trong khu vực dự án
	TT
	Vùng cảnh quan
	Tên khu chức năng có liên quan
	Đặc trung cơ bản
	Yêu cầu quản lý cảnh quan

	1
	Khu đất xây dựng các trường đại học
	04.CQ1.1; 04.CQ1.2; 04.CQ1.3; 04.CQ3.1; 04.CQ3.2; 05.CQ2; 05.CQ3; 06.CQ1.1; 06.CQ1.2; 06.CQ1.3; 06.CQ3; 
	Nơi tập trung bố trí các công trình giảng đường, phòng thí nghiệm, văn phòng....


	Tuân theo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của đồ án. Hạn chế tường với diện tích kính quá lớn. Không xây dựng hàng rào đặc xung quanh ô đất.


	2
	Khu đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ
	04. CQ2.CC; 

06. Q2.CC
	Dịch vụ công cộng: thương mại, giải trí...
	Tuân theo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của đồ án. Không xây dựng hàng rào đặc quanh ô đất.

	3
	Khu đất cây xanh, vườn dạo
	04. CX2; 06. CX2
	Hệ thống không gian mở; sân chơi thể thao, cây xanh, vườn dạo
	Tuân theo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của đồ án.  Hệ thống cây xanh, mặt nước, chiếu sáng được tổ chức theo nguyên tắc công viên.



	4
	Khu đất cây xanh, vườn dạo
	04.CQ1.CX; 04.CQ3.CX; 

06.CQ3.CX; 
	Hệ thống không gian mở, cây xanh, vườn dạo
	Tuân theo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của đồ án.  Là khu đất nghĩa trang hiện tại. Phải di chuyển ra khỏi khu vực, trong giai đoạn đầu, phải xây tường bao che và trồng cây xanh cách ly che chắn tầm nhìn.

	5
	Khu đất mương và hành lang bảo vệ mương
	04.CQ1.CL; 04.CQ3.CL; 06.CQ1.CL; 06.CQ3.CL; 
	Hệ thống không gian mở
	Tổ chức lối đi bộ, chiếu sáng cảnh quan  và trồng cây dọc mương. 

Nghiêm cấm việc đổ phế thải xuống mương.

	6
	Bãi đỗ xe
	04.P; 06.P
	Sân bê tông có diện tích lớn
	Trồng cây có bóng mát, có biện pháp giảm độ chói của mặt sân. 

	7
	Đường giao thông
	Đường giao thông nội bộ ngoài ô đất
	Không gian mở
	Vỉa hè được lát gach, trồng cây xanh và tổ chức chiếu sáng đường và chiếu sáng cảnh quan.


Quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng  

- Chỉ giới đường đỏ được xác định bởi mốc tim đường đề xuất và phù hợp với các chỉ giới đường đỏ đã được xác định ( ghi chú trực tiếp trên bản vẽ).

- Chỉ giới xây dựng được xác định tùy theo từng loại trục đường:

- Đối với các ô đất xây dựng nhà làm việc, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu...: cạnh đường đô thị và khu vực ( đường có mặt cắt ngang rộng 25 m trở lên): chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 20m; cạnh tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 17,5 và 15,5m: 15m.

- Đối với các ô đất xây dựng nhà ký túc xá sinh viên: cạnh đường đô thị và khu vực ( đường có mặt cắt ngang rộng 25 m trở lên): chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ là 10m; cạnh tuyến đường 15,5m: là 6m.

Toàn bộ hệ thống chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây lùi được trình bày trong bản vẽ quy hoạch QH -06.

6 Kiến nghị và tổ chức thực hiện 
Trên đây là những nội dung cơ bản của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Đại học, tỷ lệ 1/500 tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế và xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính trình Uỷ ban nhân dân Thành phố: 

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị Đại học, phần đất tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, là cơ sở cho việc thực hiện Dự án Khu Đô thị Đại học Hà Nội.

- Giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc theo dự thảo điều lệ đã được UBND Thành phố chấp thuận và hướng dẫn cho chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị Đại học Hà Nội - Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành triển khai đầu tư theo luật định.
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